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ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                                                                                    

 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            

  Số : 103 /BC-UBND                                 Quy Nhơn, ngày 07 tháng 11  năm 2008
BÁO CÁO

Kết quả khảo sát tình hình kinh tế - xã hội để xây dựng cơ chế, 
chính sách và giải pháp trợ giúp các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao 
giai đoạn 2009-2015

Thực hiện Công văn số 843/UBDT-CSDT ngày 17/9/2008 của Ủy ban Dân tộc về việc kiểm tra chính sách dân tộc tại Bình Định, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiến hành khảo sát tình hình kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao là An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh. 
UBND tỉnh Bình Định báo cáo kết quả khảo sát cụ thể như sau:
I. Đánh giá khái quát thực trạng kinh tế - xã hội và tình hình thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo trên địa bàn 3 huyện nghèo của tỉnh:
1. Khái quát thực trạng  tình hình kinh tế - xã hội chung:
 Bình Định có 11 huyện, thành phố; dân số khoảng 1,6 triệu người; trong đó  tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là 2 huyện vùng cao An Lão, Vĩnh Thạnh và 01 huyện miền núi Vân Canh. Toàn tỉnh có 23 xã, 3 thị trấn và 30 thôn đặc biệt khó khăn được thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn II; đến năm 2008 dân số 80.292 người (chiếm 5% dân số toàn tỉnh), trong đó dân tộc kinh 51.454 người, dân tộc thiểu số 28.838 người (Bana: 14.833 người, Chăm: 5.346 người, H’rê: 8.506 người, dân tộc khác 153 người).
Thời gian qua, Trung ương và tỉnh đã tập trung đầu tư nhiều chương trình, dự án, chính sách nên tình hình kinh tế - xã hội 3 huyện miền núi của tỉnh bước đầu có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực: Kinh tế phát triển khá so với trước; hộ đói nghèo theo tiêu chí cũ giảm đáng kể; tình hình định canh định cư cơ bản ổn định; các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm có chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng được tăng cường; an ninh quốc phòng được giữ vững. Tỷ lệ hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 70%, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện (cả điện lưới và diezen) đạt 90%.
Tuy nhiên, nền kinh tế - xã hội 3 huyện miền núi nói trên vẫn còn một số yếu kém:

- Kinh tế đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng mới tái định cư phát triển chậm. Nông nghiệp phát triển chưa vững chắc, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm và thiếu bền vững. Năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi còn thấp, giá thành sản xuất cao, tính cạnh tranh thấp. Thực hiện chính sách giao khoán, quản lý, bảo vệ rừng và hướng dẫn, hỗ trợ đầu tư để đồng bào dân tộc thiểu số chăm sóc, bảo vệ, khai thác hợp lý lâm sản phụ dưới tán rừng còn nhiều bất cập. Một số ngành nghề truyền thống được khôi phục nhưng thiếu sức cạnh tranh, giá thành cao không tiêu thụ được. 

- Kết cấu hạ tầng thiết yếu các xã vùng dân tộc thiểu số, nhất là vùng sâu, vùng xa về giao thông, thủy lợi, nước sạch, ñieän...coøn khó khăn; ñất sản xuất ở một số nơi vẫn còn thiếu chưa có phương pháp khắc phục; định canh định cư ở một số điểm không còn phù hợp phải quy hoạch lại; còn 10% làng chưa có nhà rông hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng và 10% nhà rông chưa được đầu tư sửa chữa. Các trung tâm cụm xã, trung tâm xã được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh nhưng phần lớn chưa tạo thành các trung tâm giao lưu kinh tế – văn hóa, một số công trình cấp IV thiếu kinh phí duy tu bảo dưỡng. Nhà ở đơn sơ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đã giải quyết cơ bản nhưng số hộ mới chia tách chưa được giải quyết.

 -  Đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn; nhất là một số vùng tái định cư hồ Định Bình; tỷ lệ hộ nghèo của 3 huyện: An Lão 56,2%, Vân Canh 55,25%, Vĩnh Thạnh 53,43%. Riêng vùng dân tộc thiểu số tỷ lệ hộ nghèo bình quân còn rất cao 70% so với toàn tỉnh 12,4% (trong đoù, An Lão: 82,07 %, Vĩnh Thạnh: 64,89%, Vân Canh 63%). 

- Mặt bằng dân trí còn thấp. Chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo chưa cao, việc đào tạo nghề còn nhiều bất cập. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Một số tập quán lạc hậu như: tự tử, ma chay, cưới xin ...còn xảy ra một vài nơi. Bản sắc tốt đẹp trong văn hóa dân tộc thiểu số và nếp sống mới phát huy chưa đúng mức. Mức hưởng thụ văn hóa còn thấp. 

         - Công tác đào tạo cán bộ xã dân tộc thiểu số và đào tạo theo địa chỉ chưa được chú trọng đúng mức nên đội ngũ cán bộ xã vùng dân tộc thiểu số phần lớn trình độ văn hóa, chuyên môn còn thấp; năng lực hạn chế.

2. Đánh giá khái quát kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dự án đấu tư của Nhà nước trên địa bàn 3 huyện:
2.1.Chương trình 135 giai ñoaïn II :
a) Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất:
 Vốn kế hoạch: 6.760 triệu đồng; 13 mô hình phát triển sản xuất, 7 dự án mua sắm thiết bị sau thu hoạch và công cụ sản xuất, tổ chức 15 lớp bồi dưỡng khuyến nông, khuyến lâm; số lượt hộ thụ hưởng:  35.000 hộ.
Dự án đã nâng cao kỹ năng và xây dựng tập quán sản xuất mới cho đồng bào các dân tộc, tạo sự chuyển biến về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất gắn với thị trường; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn một cách bền vững. Tuy nhiên, một số hộ nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn bảo thủ theo lối canh tác truyền thống sản xuất tự cấp tự túc chưa áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt nên hiệu quả sản xuất còn thấp.
b) Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng :

 Kế hoạch vốn: 33.600 triệu đồng, xây dựng 84 công trình (trong đó: giao thông 37 công trình, nước sinh hoạt 4 công trình, thủy lợi 26 công trình, lưới điện 5 công trình, trường học 5 công trình, trạm xá 3 công trình, nhà văn hóa 3 công trình và 1 chợ). 
Dự án đã góp phần làm cho bộ mặt xã đặc biệt khó khăn đổi mới nhưng còn một số thôn bản trong xã đặc biệt khó khăn đầu tư còn chậm, nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng còn lớn nhưng vốn không đáp ứng đủ.
c) Dự án đào tạo cán bộ cơ sở và cộng đồng:
 Kế hoạch vốn: 2.300 triệu đồng, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh) chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan đào tạo cho nhóm đối tượng cán bộ xã, thôn; UBND các huyện tổ chức đào tạo cho nhóm đối tượng cộng đồng người dân, đã mở 15 lớp, có 1.000 lượt người tham dự cho nhóm đối tượng cán bộ xã và 40 lớp, có 2.500 lượt người tham dự cho nhóm đối tượng cộng đồng người dân.
 Phần lớn đến nay, cán bộ xã, thôn và cộng đồng người dân đã được tập huấn nhưng do trình độ tiếp nhận hạn chế nên chuyển biến chậm, cần phải có thời gian dài.
d) Chính sách hỗ trợ cải thiện đời sống và trợ giúp pháp lý: 
- Hỗ trợ hoạt động văn hóa cho caùc xã 28 triệu đồng để tổ chức lễ hội văn hóa, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, mít tinh tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Hỗ trợ trợ giúp pháp lý: 28 triệu đồng, để tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

- Hỗ trợ học sinh con hộ nghèo: 6.300 triệu đồng, ñaõ thực hiện từ tháng 9/2007 – 5/2008; đang thực hiện niên học mới từ tháng 9 – 12/2008.

Tác động của chính sách này bước đầu đã giúp hộ nghèo vươn lên, con hộ nghèo được đi học nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng học sinh bỏ học.

2.2. Chương trình 134:

Từ năm 2005 – 2008, ngân sách TW đầu tư: 28.880 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 5.181 triệu đồng đã triển khai thực hiện:

a) Về hỗ trợ nhà ở: Tỉnh đã ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà ở đơn sơ cho 1.609 hộ (định mức 8 triệu đồng/hộ, trong đó ngân sách Trung ương 5 triệu đồng, ngân sách tỉnh 3 triệu đồng; riêng năm 2008 TW hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ, ngân sách tỉnh 4 triệu đồng /hộ).

b) Hỗ trợ đất sản xuất : Đã giải quyết cho 170 hộ với tổng diện tích 73,71ha. 

c) Hỗ trợ khai hoang đất ở: Ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ 5 triệu đồng/ha, không đủ chi phí để thực hiện, trong khi đó ngân sách địa phương chưa cân đối được nên hạng mục này chưa triển khai thực hiện.
d) Hỗ trợ nước sinh hoạt : Thực hiện đầu tư 56 công trình nước sinh hoạt tập trung, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho 2.323 hộ. Các công trình đã phát huy hiệu quả tốt, góp phần nâng tỷ lệ cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho nhân dân.
2.3. Thực hiện Quyết định 32:

UBND tỉnh giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp Ban Dân tộc và UBND các huyện liên quan hướng dẫn việc cho vay vốn đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.
Kết quả thực hiện: Tổng số dư nợ cho vay vốn trong 2 năm ( 2007 – 2008 )là  3.210 triệu đồng (An Lão: 1.185 triệu đồng, Vĩnh Thạnh: 940 triệu đồng, Vân Canh 1.085 triệu đồng).

2.4. Thực hiện Quyết định số 33:
Năm 2008, UBND tỉnh đã giao kế hoạch cho 3 huyện: 1.054 triệu đồng thuộc nguồn vốn sự nghiệp định canh định cư để thực hiện đối với các điểm định canh định cư xen ghép. 

Các huyện đã bố trí cho ngân sách xã 264 triệu đồng để bồi thường đất ở, đất sản xuất cho hộ dân sở tại bị thu hồi đất theo quy định hiện hành của địa phương để giao cho hộ định canh định cư vaø đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu của xã. Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ 790 triệu đồng theo định mức bình quân 15 triệu đồng/hộ để làm nhà ở, hỗ trợ mắc điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, mua lương thực hỗ trợ phát triển sản xuất và 01 triệu đồng/hộ để tạo nền nhà. Tỉnh đã chỉ đạo rà soát lại các điểm định canh định cư không còn phù hợp và phải tổ chức lại 10 điểm định canh định cư tập trung cho 568 hộ (2.506 khẩu) và 53 điểm xen ghép cho 1.061 hộ (4.295 khẩu).
2.5. Chính sách trợ giá trợ cước:

Bình quân hàng năm kinh phí Trung ương và tỉnh đầu tư hỗ trợ khoảng 2.900 triệu đồng để trợ giá, trợ cước cho 3 huyện mua giống cây trồng, như: lúa, ngô, đậu xanh, muối; trợ cước hàng thiết yếu như phân bón, giống thủy sản; cấp không muối iốt, …
Chính sách trợ giá trợ cước vừa tạo điều kiện, vừa bắt buộc các doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh một số mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất, đời sống; góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho người dân.
2.6. Chính sách cử tuyển:

UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương quy định chế độ cử tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thực hiện đảm bảo 100% chỉ tiêu giao bình quân mỗi năm từ 30-35 em; riêng năm 2008 chỉ tiêu cử tuyển vào đại học: 60 em, cao đẳng: 30 em.
Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban haønh Quyết định số 13/2003/QĐ-UB ngày 22/01/2003 quy định về chính sách cấp học phí và học bổng cho sinh viên đại học, cao đẳng; học sinh trung học chuyên nghiệp; chính sách khuyến khích sau đại học và đi tu nghiệp ở nước ngoài. Trong đó quy định con của đồng bào dân tộc thiểu số đang học trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tập trung chính quy có cam kết sau khi tốt nghiệp về địa phương công tác ít nhất 5 năm thì được hưởng mức trợ cấp học phí và học bổng:

- Được trợ cấp đủ học phí do nhà trường thu và được hỗ trợ thêm 300.000 đồng/tháng/sinh viên đối với hệ đại học, cao đẳng; 200.000 đồng/tháng/học sinh đối với hệ trung học chuyên nghiệp.

- Ngoài ra còn được trợ cấp thêm 100.000 đồng/tháng đạt loại khá và 200.000 đồng/tháng nếu đạt loại giỏi.
Nhờ chính sách của Trung ương và tỉnh đã giải quyết phần lớn cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc miền núi.
2.7. Về y tế:
Ở  huyện có bệnh viện đa khoa với 40 giường (riêng Vĩnh Thạnh 50 giường), 1 đội vệ sinh phòng dịch, 1 đội kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Thực hiện tốt khám chữa bệnh ban đầu cho đồng bào dân tộc thiểu số bằng chính sách đưa cán bộ y tế xã vào biên chế, củng cố y tế thôn bản, các thôn, làng đều có cán bộ y tế phụ trách với mức sinh hoạt phí được trả 200.000 đống/tháng/người, các trạm y tế xã đều cấp đủ thuốc trị bệnh thông thường. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, phòng chống soát rét và bướu cổ, phòng chống lao, choáng suy dinh dưỡng trẻ em và tiêm chủng mở rộng ở vùng dân tộc thiểu số. Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng 6 loại bệnh truyền nhiễm và uống vitamin A đạt 98%, tỉnh đã ban hành chính sách cấp không mỗi người dân đồng bào dân tộc thiểu số 6kg muối iốt/người/năm nên tỷ lệ hộ dùng muối đạt 100%. Thực hiện Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám chữa bệnh cho người nghèo, UBND tỉnh đã có Quyết định thành lập “Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo” hàng năm mua cấp bảo hiểm y tế với mệnh giá theo quy định của Chính phủ. 


2.8. Về giáo dục:

Có 1 trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh 352 học sinh, 4 trường phổ thông dân tộc nội trú huyện với 1.695 học sinh, bán trú với 1.348 học sinh dân tộc thiểu số được tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Ở xã đều có trường tiểu học; các làng đều có lớp học. Đã hoàn thành công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Thực hiện tốt chính sách miễn học phí và các khoản đóng góp cho học sinh là dân tộc thiểu số; thực hiện cho mượn sách giáo khoa đối với học sinh dân tộc thiểu số; mỗi năm học sinh mẫu giáo cấp 2 quyển vở, lớp 1, lớp 2: 9 quyển vở, lớp 3, lớp 4: 11 quyển vở, lớp 5: 13 quyển vở; cấp học bỗng cho học sinh các trường nội trú tỉnh, huyện: 280.000 ñoàng/em/thaùng, từ năm 2008; 360.000 ñoàng/thaùng; học sinh trung học cơ sở 80.000 ñoàng/em/thaùng và trung học phổ thông 100.000 ñoàng/em/thaùng trong 9 tháng từ ngày 01/01/2006 đến năm 2007.

 Năm 2008, ngoài diện được hỗ trợ theo Quyết định 112 của Chính phủ cho các cháu học sinh mẫu giáo, con hộ nghèo là học sinh phổ thông các cấp đi học bán trú ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, các đối tượng học sinh còn lại thuộc diện DTTS cũng được hỗ trợ với mức tương đương từ nguồn kinh phí sự nghiệp của NQ39/TW:  học sinh mẫu giáo 70.000 đồng, học sinh phổ thông các cấp 140.000 đồng nhằm khuyến khích con em người dân tộc thiểu số đi học và tạo nguồn cán bộ sau này.
2.9. Veà vaên hoùa:

Mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào dân tộc được nâng lên rõ rệt. Văn hóa dân tộc phát triển phong phú hơn, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc được nâng cao một bước, văn hóa truyền thống dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy. Các lễ hội miền núi được duy trì thường xuyên. Lễ hội văn hóa - thể thao miền núi cấp tỉnh được tổ chức 2 năm một lần, cấp huyện mỗi năm 1 lần. Có 14 loại báo, một số tạp chí và tranh ảnh chuyên đề dân tộc và miền núi cấp không thu tiền đã đến với đồng bào vùng dân tộc được kịp thời với số lượng ngày càng nhiều hơn. Công tác sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn, bảo tàng văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc được tôn trọng giữ gìn và phát huy. Chữ viết của 3 dân tộc Chăm, Bana, H‘rê đã được nghiên cứu, biên soạn hoàn thành. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng làng văn hóa, 100% làng, thôn đăng ký thực hiện; 100% gia đình đăng ký và thực hiện xây dựng gia đình văn hóa. Bằng ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ và nguồn vốn tái định cư, WB đã đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 90% làng đồng bào có nhà rông, nhà văn hóa khang trang, đảm bảo cho sinh hoạt vui chơi, tổ chức các ngày lễ hội của đồng bào…
3. Nhận xét đánh giá:
3.1. Những mặt được :

Trong thời gian qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều chương trình, dự án và chính sách nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc trong cả nước. Ngoài các chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư nên kinh tế - xã hội  3 huyện từng bước phát triển.
 Kinh tế phát triển khá so với trước; hộ đói nghèo theo tiêu chí cũ giảm đáng kể; định canh định cư cơ bản ổn định; đời sống đồng bào các dân tộc nhìn chung được cải thiện; cơ sở hạ tầng được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố; an ninh quốc phòng được giữ vững. 

Sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển, chuyển dịch đúng hướng và đạt kết quả; bước đầu gắn được sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, kinh tế trang trại nông lâm kết hợp chăn nuôi với mô hình “1 cây, 1 con” đang phát triển. Chăn nuôi mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, giá cả nhưng vấn tiếp tục phát triển. Chính sách giao khoán quản lý bảo vệ rừng đã góp phần bảo vệ rừng tốt hơn và giải quyết thu nhập cho nhân dân.

Thực hiện các chương trình, dự án về đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nên đã giải quyết cơ bản các công trình hạ tầng thiết yếu như: điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, nước tưới, nhà tạm… phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế.
Mức hưởng thụ văn hóa và mặt bằng dân trí của đồng bào các dân tộc nâng lên. Các loại dịch bệnh cơ bản được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng nâng lên. 
 Hệ thống chính trị ở vùng dân tộc thiểu số được tăng cường và củng cố, quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được phát huy. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vùng dân tộc thiểu số được quan tâm. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững.
Các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cơ bản đúng địa bàn, đúng đối tượng, đảm bảo mục tiêu đề ra, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

3.2. Những hạn chế:
Bên cạnh những mặt được, quá trình thực hiện chính sách, chương trình dự án đầu tư của Nhà nước trên địa bàn còn nhiều tồn tại và hạn chế:
- Nguồn lực chưa đáp ứng so với nhu cầu của chương trình (nhất là Chương trình 135, 134, QĐ 33). Các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng chỉ giải quyết những công trình bức xúc, chưa đáp ứng cơ bản yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. 
- Đường đến các huyện miền núi An Lão, Vân Canh đi lại khó khăn, dễ gây tai nạn; 60% đường liên xã còn cấp phối thường bị xuống cấp vào mùa mưa, ñường nội bộ làng, đường đến nơi sản xuất đi lại khó khăn, còn 1 số xã chưa có điện lưới quốc gia, 20% làng chưa có điện lưới phải sử dụng điện diezel hoặc điện mặt trời không hiệu quả. Các công trình thủy lợi trên địa bàn chỉ đáp ứng được khoảng 40% diện tích có khả năng tưới được; phần lớn còn phụ thuộc thiên nhiên, kênh mương nội đồng mới bê tông hóa trên 20% công trình. Các công trình nước sạch mới chỉ đáp ứng được 80% dân số, còn lại phải sử dụng nước sông, suối.

- Đất đai ngày càng xói mòn, bạc màu nhất là đất nương rẫy, nhưng chính sách cải tạo, chuyển đổi cây trồng, chuyển đổi nghề, học nghề cho thanh niên và nông dân còn lúng túng.

- Chương trình 135 giai đoạn II đã thực hiện 3 năm nhưng vốn các thôn đặc biệt khó khăn ở xã khu vực II mới đầu tư từ năm 2008. Chính sách cải thiện vệ sinh môi trường  đến nay Trung ương chưa giao vốn.
-  Chương trình 134: 
+ Nhu cầu nhà ở cho hộ dân tộc thiểu số còn nhiều nhưng kinh phí Chương trình 134 mức hỗ trợ thấp nhiều hộ đồng bào nghèo không đủ tiền để làm nhà, hoặc xây dựng nhà diện tích nhỏ.
+ Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, ngân sách TW chỉ hỗ trợ 300.000 đồng (năm 2008 tăng lên 400.000 đồng) không khả thi.
+ Số hộ thiếu đất còn nhiều, nhưng do kinh phí khai hoang thấp nên các huyện khó triển khai thực hiện.

- Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo Quyết định 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ chưa thực hiện đúng mức.

- Chưa phối hợp tốt và phát huy vai trò của các tổ chức xã hội tham gia, chưa coi trọng công tác cán bộ, bố trí và tăng cường cán bộ có năng lực để điều hành, thực hiện chương trình.
- Chính sách dân tộc, miền núi thời gian qua Trung ương ban hành nhiều, đầy đủ trên các lĩnh vực nhưng còn manh mún, dàn trải khó thực hiện, kiểm tra.

3.3. Kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ tiếp tục duy trì và nâng mức đầu tư thực hiện các chính sách sau tới năm 2015: Chương trình 135, 134, Quyết định 33, Quyết định 32.
4. Nhận định nguyên nhân đói nghèo:
- Các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh nằm ở phía Tây tỉnh, giáp ranh các tỉnh Tây Nguyên và nằm phía Đông dãy Trường Sơn nên khó khăn về mọi mặt, địa hình phức tạp, chủ yếu là vùng núi và đồi, có độ dốc lớn, giao thông đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa; diện tích đất sản xuất được tưới tiêu chủ động ít, phần lớn canh tác dựa vào nước trời, đất đai ngày càng bạc màu, năng suất cây trồng, vật nuôi thấp; thời tiết thất thường, mùa mưa lũ thường xảy ra sạt lở, sa bồi, thủy phá, gây ra nhiều khó khăn trong đời sống sản xuất cho người dân ở vùng này.
- Các huyện có nhiều dân tộc thiểu số sống tập trung ñiểm xuất phát về trình độ phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực này còn thấp; thiếu kiến thức làm kinh tế theo cơ chế thị trường. Thiếu vốn và phương tiện sản xuất, vẫn còn tình trạng đông con thiếu lao động; thiếu việc làm.

- Miền núi là nơi đầu tư xây dựng nhiều công trình thủy điện, thủy lợi nên dân phải di dời nơi ở mới đất sản xuất không bằng nơi ở cũ. Trong khi đó công tác đào tạo nghề cho nông dân và thanh niên dân tộc miền núi gắn với giải quyết việc làm còn rất hạn chế .
- Ngoài trồng trọt chăn nuôi, bà con các dân tộc còn dựa vào các sản phẩm dưới tán rừng, hoa trái nhưng ngày càng cạn kiệt. 
- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém chưa theo kịp sự phát triển chung của xã hội.

- Mặt bằng dân trí thấp; trình độ năng lực cán bộ của cấp xã, thôn còn nhiều bất cập.
- Một số tập tục lạc hậu như ma chay, mê tín dị đoan chưa được xóa bỏ, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.
II. Những kiến nghị và đề xuất với Chính phủ

1. Đề xuất Chính phủ ban hành quyết định riêng để tập trung phát triển kinh tế -  xã hội cho các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao:

Để giúp cho các huyện nghèo phát triển, trong thời gian đến Trung ương và địa phương cần tập trung đầu tư nhiều chương trình, dự án, chính sách bằng nhiều nguồn lực đúng mức; cụ thể:
- Xác định mục tiêu chung; mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể; bố trí vốn và ban hành các chính sách đầu tư và hỗ trợ, cơ chế quản lý; các giải pháp tổ chức thực hiện…
- Trên cơ sở quyết định khung này, từng huyện sẽ xây dựng đề án cho huyện mình trình các cơ quan thẩm quyền thẩm định phê duyệt (đảm bảo sát được tình hình thực tế và điều kiện khác nhau của từng huyện).
- Cân đối bố trí vốn để giao khoán quản lý bảo vệ rừng những nơi thiếu đất sản xuất và cho chuyển  mục đích sử dụng rừng để có hiệu quả hơn.
- Các huyện nghèo của tỉnh đều là các huyện miền núi, vùng cao, là nơi tập trung sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nên đề nghị Chính phủ giao cho Ủy ban Dân tộc giúp Chính phủ quản lý, theo dõi triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho các huyện nghèo.
- Đối với địa phương, Đảng bộ, HĐND, UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện vaø giao cho UBND huyện và UBND xã làm chủ đầu tư.
2. Đề xuất cơ chế, chính sách như sau :


2.1. Mục tiêu tổng quát: Đầu tư nâng cấp các cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu trên địa bàn các huyện nghèo, tạo động lực cho kinh tế – xã hội phát triển nhanh và bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các huyện nghèo; đảm bảo đến năm 2015, giảm hộ nghèo bình quân ở các huyện nghèo xuống dưới 30%.


2.2. Mục tiêu cụ thể: 
- Từ nay đến 2010: phải có bước chuyển biến nhanh về cơ sở hạ tầng.
- Từ năm 2011 đến 2015: Chuyển biến nhanh về đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo.

- Từ năm 2016 đến 2020: Phấn đấu các huyện nghèo cơ bản theo kịp nhịp độ phát triển chung của các huyện khác trong cả nước.

a) Cấp huyện :


+ Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ tỉnh đến huyện.

+ Nâng cấp bệnh viện huyện từ 40 giường bệnh hiện nay lên 60 giuôøng bệnh với đầy đủ các khoa, trang thiết bị y tế và đội ngũ bác sỹ, 100% trạm xá xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; có chính sách thu hút cán bộ y tế công tác ở các huyện, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao như ngành giáo dục.

+ Đầu tư  mỗi huyện có một Trung tâm thương mại, trao đổi giao lưu hàng hóa và là đầu mối, là động lực thúc đẩy sản xuất miền núi phát triển. Thực hiện chính sách ưu đãi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển thương mại miền núi như thuế, đất đai, vay vốn, đào tạo nghề…

+ Hạ tầng của thị trấn huyện được đầu tư cơ bản để trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa của huyện như đường nội bộ, nước, điện, điện thoại, truyền thanh  truyền hình… …

+ Nâng cấp trường nội trú cấp II – III của huyện đầy đủ trang thiết bị, nhà ở, giường, học sinh, tăng chỉ tiêu theo nhu cầu và dân số địa phương. Xây dựng các trường phổ thông cơ sở đạt chuẩn theo quy định.

+ Mỗi huyện thành lập một Trung tâm dạy nghề hướng nghiệp, giới thiệu việc làm.

+ Nâng cấp hoặc xây dựng mới trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang.

+ Đầu tư tại trung tâm các huyện có đầy đủ: nhà thi đấu thể thao, sân vận động, nhà văn hóa, cung thiếu nhi,….

b) Cấp xã, thôn bản :


+ 100% xã, liên xã có đường ô tô đi lại bốn mùa;


+ 100% thôn, bản có đường giao thông cơ giới đi được từ xã đến thôn bản;


+ Nâng cấp và làm mới ñường giao thông vào vùng sản xuất tập trung;


+ 100% xã có điện lưới trong đó có trên 80% các thôn, bản trong xã được sử dụng điện;

+ 100% các thôn, bản được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

+ Cơ bản các công trình thủy lợi vừa và nhỏ được đầu tư đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp;

+ 100% trụ sở xã được đầu tư nâng cấp thành nhà cấp II đạt chuẩn theo quy định.

+ 100% xã có chợ;

+ 100% xã có trạm khuyến nông, khuyến lâm (có vườn ươm, nhà ở cho cán bộ khuyến nông, khuyến lâm);

+ 100% các xã được tiếp cận và sử dụng internet;

+ 100% các xã được đầu tư nâng cấp trụ sở và trang thiết bị y tế đồng bộ cho trạm xá ;

+ 100% xã có bác sỹ;

+ 100% xã được đầu tư, nâng cấp trường cấp I, II và nhà bán trú, nhà ở giáo viên;


+ 100% xã, thôn bản có nhà trẻ, mẫu giáo;

+ 100% các xã và thôn, bản có nhà văn hóa hoặc nhà rông.
+ 100% các xã, thôn, bản được đầu tư các trạm truyền thanh ;

+ 100% các xã có điểm bưu điện văn hóa;

+ 100% các trung tâm cụm xã có Phòng khám đa khoa khu vực;

+ Đào tạo nghề cho 100% thanh niên và thanh niên dân tộc thiểu số có nhu cầu được đào tạo nghề miễn phí;

+ 70% người nông dân được đào tạo nghề (nông, lâm, ngư nghiệp sơ chế bảo quản chế biến sau khi thu hoạch để thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu tiếp cận với tập quán sản xuất mới);

+100% người nghèo được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế, khi ốm đau đi khám, chữa bệnh được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định;

+ Cơ bản xóa nhà dột nát cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số;

+ Cơ bản không còn hộ đói;

+ 100% cán bộ chuyện môn cấp huyện có trình độ đại học trở lên;

+ Trên 50% cán bộ chủ chốt xã có trình độ đại học, cao đẳng trở lên.

c) Đối với cấp xã, thôn bản đặc biệt khó khăn (thuộc Chương trình 135 giai đoạn II) : Nâng mức đầu tư hàng năm cho các dự án hợp phần.
- Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bảo các dân tộc;

- Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu;

- Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng;

- Hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật;

2.3 Chính sách

a) Đối với các xã 135:

+ Hỗ trợ sản xuất 1 tỷ đồng/xã/năm.

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, thôn bản và nâng cao năng lực cho người dân với định mức 150 triệu/xã/năm.

+ Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng lên 4 tỷ/xã/năm.
b) Đối với các xã ngoài 135 :

+ Hỗ trợ sản xuất 600 triệu đồng/xã năm

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, thôn bản và nâng cao năng lực cho người dân với định mức 150 triệu/xã/năm.

+ Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng lên 2 tỷ/xã/năm.
c) Tất cả các xã được đầu tư :

+ Đào tạo nghề bình quân 100 triệu/xã/năm.

+ Thu hút cán bộ có trình độ đại học tình nguyện đến công tác tại các xã với mức 120 triệu/xã/năm (hai cán bộ có trình độ đại học).

+ Chính sách đào tạo bác sỹ cho xã
+ Chính sách thu hút đầu tư
+ Chính sách hỗ trợ học sinh mẫu giáo, tiểu học
2.4 Cơ chế thực hiện:

a) Đối với cấp xã :

- Thực hiện cơ chế quản lý đầu tư bằng Chương trình 135 giai đoạn II.

b) Đối với các công trình đầu tư quy mô cấp huyện :

- Thực hiện theo quy định hiện hành.

- Tạo điều kiện để người dân tham gia quá trình xây dựng, triển khai thực hiện, bảo đảm tính dân chủ, công khai và minh bạch;

- Thực hiện phân cấp quản lý cho địa phương, đặc biệt là cấp xã trong việc tổ chức xác định nhu cầu và triển khai thực hiện;

- Thực hiện giám sát và đánh giá.
III. Giải pháp tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương:
Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch, đề án từng năm và cả giai đoạn; tổng hợp kế hoạch (các đề án) của các tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong việc bố trí vốn thực hiện kế hoạch các chương trình, dự án, chính sách; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách ở các địa phương; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh:

a) Tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tập quán sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập, ổn định đời sống;

b) Xây dựng kế hoạch và các đề án phát triển kinh tế - xã hội của các huyện giai đoạn 2010 – 2015, 2016 – 2020 và kế hoạch hàng năm gửi Ủy ban Dân tộc, để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ;

c) Điều tra, khảo sát, lập, phê duyệt các đề án phát triển kinh tế - xã hội của các huyện từng giai đoạn 2010 – 2015, 2016 – 2020.
d) Tổ chức huy động nguồn lực của nhân dân, của các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn để thực hiện kế hoạch, đề án; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, các chính sách, ch​ương trình, dự án trên địa bàn để nâng cao hiệu quả thực hiện các đề án.
e) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện các đề án đảm chất lượng công trình, không để lãng phí, thất thoát và tham nhũng;
 h) Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công và hướng dẫn phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với giao khoán bảo vệ rừng; 
g) Thường xuyên kiểm tra, rà soát các chính sách đầu tư các huyện nghèo để tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung kịp thời.
i) Thành lập Ban Chỉ đạo chương trình các cấp; giao cơ quan làm công tác Dân tộc là cơ quan thường trực; giao UBND huyện làm chủ đầu tư (những công trình trên 1 tỷ đồng), UBND xã làm chủ đầu tư (những công trình dưới 1 tỷ đồng); thành lập Ban Quản lý dự án cấp tương đương và Ban Giám sát xã./.
Nơi nhận :                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH                                                       

- Ủy ban Dân tộc;  




             KT.CHỦ TỊCH


- TT. Tỉnh ủy;                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH  
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Dân tộc tỉnh (đ/b);



                         
- Lưu: VT, K1.







     Nguyễn Thị Thanh Bình
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